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      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
BẢN CÁO BẠCH

	ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN MÀ KHÔNG CÓ HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

(Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Đồng Nai  cấp ngày 16/05/2001)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(Giấy phép niêm yết số 79/UBCK-GPNY  do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

cấp ngày 21/11/2006)
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
· Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
· Điện thoại   :  (061) 3 836 199        Fax: (061) 3 836 213 
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại   : (84-4) 22 00 673     Fax: (84-4) 22 00 669

· Chi nhánh   : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại   : (84-8) 91 42 956     Fax: (84-8) 82 18 510

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên : 
Ông Bùi Văn Lang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty 

Địa chỉ     : 
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại:
(061) 3 836.994

	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
(Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Đồng Nai 
 cấp ngày 16/05/2001)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Tên cổ phiếu                           : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Loại cổ phiếu                          : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                 : 10.000 đồng

Giá niêm yết dự kiến              :  40.000 đồng
Tổng số lượng niêm yết          : 16.200.000 cổ phần
Tổng giá trị niêm yết               : 162.000.000.000 đồng 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)
 - CN TP. HCM

· Văn phòng  : 29 Võ Thị Sáu, Quận I, TP.HCM
· Điện thoại  : (08) 8.205.944 - Fax: 8.205.942
TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Chi nhánh   : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
MỤC LỤC

4PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
-  -
PHẦN II - CÁC KHÁI NIỆM
- 5 -
PHẦN III - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
- 6 -
PHẦN IV - CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
- 66 -
PHẦN V - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI viỆC NIÊM YẾT
- 68 -
PHẦN VI - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
- 69 -
PHẦN VII - PHỤ LỤC
 - 71 -




PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết
Bà Phạm Thị Sum    
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa.

Ông Nguyễn Xuân Trình
Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa.
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
 Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa.
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo Bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 
2. Tổ chức tư vấn niêm yết
Ông Hồ Công Hưởng 
Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Ông Nguyễn Quang Bảo 
Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. 
Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng trên cơ sở các thông tin và số liệu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa cung cấp.

PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

· Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
· Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BSC)

· Tổ chức kiểm toán: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – 

CN TP. HCM

· Công ty: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

· Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

· BSJC: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

· HĐQT: Hội đồng quản trị

· ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

· BKS: Ban kiểm soát

· CBCNV: Cán bộ - công nhân viên

· VND: Đồng Việt Nam

· ISO: Chứng chỉ quản lý chất lượng do BVQI Anh Quốc cấp.

PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Giới thiệu về tổ chức niêm yết
Tên đầy đủ:
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Tên tiếng Anh: Bien Hoa Sugar Joint Stock Company

Tên viết tắt: 
BSJC

Logo:

Trụ sở: 
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

                        Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 
(061) 3 836 199

Fax:    

(061) 3 836 213

Web site:         www.bienhoasugar.com.vn

Email:            
bsc@hcm.vnn.vn

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa hiện nay: 162.000.000.000 VND
Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 20/10/2006 là :

	Thành phần sở hữu
	Số cổ đông
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ (%)

	Cổ đông Nhà nước
	1
	1.822.500
	11,25

	Hội đồng quản trị
	9
	2.785.455
	17,19

	Ban Giám đốc
	5
	   113.285
	 0,70

	Ban kiểm soát
	5
	   962.420
	5,94

	Cổ đông nội bộ
	838
	2.326.848
	14,36

	Cổ đông bên ngoài
	344
	12.050.652
	74,39

	Tổng số
	
	16.200.000
	100,00


Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm: 

· Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mía đường, các sản phẩm sản xuất có sử dụng đường, sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm của ngành mía đường.  

· Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường.

· Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị ngành mía đường. 

· Thi công các công trình xây dựng và công nghiệp.

· Mua bán, đại lý, ký gởi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu, vật tư ngành mía đường.

· Dịch vụ vận tải

· Dịch vụ ăn uống

· Cho thuê kho bãi

· Sản xuất và kinh doanh sản phẩm rượu các loại
2. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 400 tấn, sản phẩm chính lúc bấy giờ là đường ngà, rượu mùi, bao đay.
Đến năm 1971-1972, đầu tư Nhà máy đường tinh luyện.  

Năm 1994, nhà máy Đường Biên Hòa đổi tên thành Công ty Đường Biên Hòa.
Năm 1995, để mở rộng sản xuất Công ty Đường Biên Hòa tiến hành đầu tư mở rộng công suất sản xuất đường luyện tại Biên Hòa từ 200 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày và khởi công xây dựng nhà máy Đường Tây Ninh (hiện nay là Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh). Sau hơn hai năm thiết kế, thi công và lắp đặt, Nhà máy Đường Tây Ninh đã chính thức đi vào hoạt động ngày 26/03/1998 với công suất chế biến là 2.500 tấn mía/ngày, đến năm 2001 đã đầu tư nâng công suất chế biến lên 3.500 tấn mía/ngày.

Ngày 27/03/2001, theo Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đường Biên Hòa thành Công ty cổ phần, quá trình cổ phần hóa Công ty đã diễn ra và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ra đời.   
Ngày 30/08/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 51/UBCK-ĐKPH. Công ty đã phát hành bổ sung cổ phần để huy động vốn, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 81.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng.
Những thành tích đã đạt được:
Trải qua một quá trình phấn đấu đầy gian khổ và thử thách, Công ty đã tự khẳng định, đứng vững và phát triển. Ý chí quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ CNV và Ban lãnh đạo Công ty đã được đáp lại bằng những thành quả sau: 

· Công ty được tổ chức BVQi cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào ngày 03/02/2000.

· Công ty được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới” vào ngày 07/11/2000.

· Công ty là đơn vị duy nhất trong toàn ngành đường có sản phẩm được bình chọn liên tục trong 10 năm liền là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (1997-2006). Riêng năm 2006 nằm trong TOP 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.
· Năm 2004, 2005, Công ty được bình chọn và được trao cúp vàng “Top Ten Thương Hiệu Việt” do Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam - Mạng thương hiệu Việt bình chọn.

· Năm 2005, nhận danh hiệu “Thương hiệu nổi tiếng” do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin bình chọn.

· Gần đây nhất Công ty đã đạt Cúp vàng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”.
3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Trụ sở chính
: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Trụ sở
: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

                       Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại
: (061) 3 836 199

Fax

: (061) 3 836 213

Web site
: www.bienhoasugar.com.vn

Email
: bsc@hcm.vnn.vn

3.1. Các đơn vị trực thuộc:

Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh

Địa chỉ
: Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại
: (066) 821 995

Fax         
: (066) 823 602   
Chức năng:

· Thực hiện công tác tổ chức, quản lý nhân sự của Nhà máy;
· Tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy;
· Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính của Nhà máy;
· Quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu; quản lý vốn đầu tư nông nghiệp, huy động nguyên liệu, phát triển và áp dụng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp;
· Vận chuyển nguyên liệu mía phục vụ cho sản xuất của Nhà máy, vận chuyển đường về Công ty;
· Nghiên cứu sản xuất mía giống để cung cấp Nông dân vùng trồng mía;
· Thực hiện các hoạt động khuyến nông đối với Nông dân vùng nguyên liệu;
· Thực hiện công tác sửa chữa lớn, bảo trì máy móc thiết bị, xây dựng công trình kiến trúc;
· Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương;
· Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Công ty tại Nhà máy.

3.2. Các chi nhánh của Công ty:

Chức năng
· Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt các hoạt động kinh doanh sản phẩm của Công ty và ngoài Công ty theo đúng qui chế hoạt động của Công ty và của Chi nhánh;
· Quản lý sử dụng hiệu quả tài sản và vốn do Công ty cấp. Thực hiện dịch vụ hành chính của Công ty tại khu vực;
· Tổ chức hoạt động Marketing nghiên cứu thị trường, tham mưu cho phòng Kinh Doanh, Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh;
· Thực hiện các công tác cung ứng huy động vật tư, nguyên liệu theo các yêu cầu của Công ty.
a).  Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ
: 87B Lĩnh Nam - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại
: (04) 8 621 785

Fax         
: (04) 8 624 359

b).  Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ
: 34 - 35 Bến Vân Đồn - Q. 4 – TP. HCM

Điện thoại
: (08) 8 269 717 

Fax         
: (08) 8 264 873

c).  Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ
: 120 Ông Ích Khiêm - Q. Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại
: (0511) 744 622

Fax         
: (0511) 744 623

d).  Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ
: 550 CMT8 - P. An Thới – Q. Bình Thủy - Tp. Cần Thơ

Điện thoại
: (071) 761 488

Fax         
: (071) 761 489

3.3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

a).        Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ: 

· Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

· Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.


b).       Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất trong Công ty có nhiệm vụ:

· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;

· Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;

· Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;

· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa hiện có 9 thành viên bao gồm: Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và 7 uỷ viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý, có quá trình hoạt động lâu năm trong ngành mía đường.
c).       Ban kiểm soát
Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

d).       Ban Giám đốc
Ban Giám đốc bao gồm 5 thành viên: Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc. 

Tổng Giám Đốc
Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh;

· Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

· Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó Tổng Giám đốc.

Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách nhân sự - Kế hoạch
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách nhân sự - Kế hoạch do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý và điều hành các hoạt động tổng hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung ứng vật tư nguyên, nhiên vật liệu (trừ nguyên liệu đường) cho sản xuất tại Công ty và Nhà Máy, điều độ sản xuất, quản trị nhân sự, tiền lương, khen thưởng và đào tạo CBCNV.
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Sản xuất
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách sản xuất do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, tham gia quản lý đầu tư nông nghiệp tại nhà máy, nghiên cứu sản phẩm mới, hệ thống mạng thông tin, đào tạo công nhân sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn: tiêu thụ sản phẩm, Marketing, huy động nguyên liệu đường và xuất nhập khẩu hàng hoá.

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Nhà máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh
Phó Tổng Giám đốc - Giám Đốc Nhà máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà  máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh. 

e).       Các phòng chức năng

Phòng Tài chánh - Kế toán:

· Hạch toán kế toán;
· Quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính;
· Thống kê, báo cáo và phân tích hoạt động kinh tế;
· Quản lý hệ thống mạng vi tính.

Phòng nhân sự:

· Quản lý lao động, tiền lương, chế độ, chính sách đối với người lao động;
· Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
· Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;
· Huấn luyện, đào tạo;
· Quản lý hành chính, văn thư;
· Quản lý tài sản, trang thiết bị, dụng cụ văn phòng; Bảo vệ trật tự an ninh;
· Quản lý, điều hành xe đưa rước, dịch vụ;
Phòng Kế hoạch - Vật Tư
· Tổng hợp xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn và dài hạn. Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Theo dõi, tổng hợp thông tin, đánh giá, điều độ sản xuất;
· Cung ứng nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, lắp đặt dự án đầu tư (mua trong nước);
· Quản lý kho tàng.

Phòng Dịch vụ

· Tổ chức phục vụ ăn uống nội bộ;
· Kinh doanh dịch vụ  ăn uống.

Phòng Kinh Doanh
· Thu thập thông tin tức thời và nghiên cứu thị trường;
· Thiết lập chiến lược Marketing;
· Quản lý và khai thác hệ thống phân phối của Công ty;
· Cung ứng nguyên liệu đường, mật chè cho sản xuất;
· Kinh doanh các sản phẩm khác;
· Quản lý hệ thống kho tang;
· Tham mưu Ban điều hành xây dựng kế hoạch, kiểm soát, theo dõi và tổng hợp đánh giá tình hình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động nguyên liệu đường của toàn Công ty. 

Phòng Xuất Nhập Khẩu
· Thực hiện công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ủy thác;
· Thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế thế giới liên quan đến hoạt động của Công ty;
· Cung cấp thông tin, dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho Ban lãnh đạo.

Phòng QM
· Công tác quản lý và triển khai công tác của hệ  thống quản lý chất lượng;
· Giám sát quá trình sản xuất của các Phân xưởng;
· Kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng; nghiệm thu nguyên, vật liệu cho sản xuất.
Phòng Kỹ Thuật - Đầu tư

· Quản lý thiết lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật thiết bị toàn Công ty, kiểm soát tình hình sử dụng của các đơn vị, quản lý hồ sơ các sự cố, tham mưu trong sử dụng thiết bị và giải quyết sự cố;
· Thiết lập các qui trình kỹ thuật công nghệ sản xuất các sản phẩm và kiểm soát việc thực hiện trong toàn Công ty;
· Xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Tổng hợp xây dựng các kế hoạch sửa chữa tháng, kỳ, năm. Tổng kết quyết toán;
· Tham gia quản lý đầu tư nông nghiệp tại Nhà máy;
· Nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm mới;
· Tham gia huấn luyện, đào tạo công nhân kỹ thuật.

f).       Các Phân xưởng sản xuất

· Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch đã được phê duyệt;
· Kiểm soát thực hiện các quy trình, quy phạm về thiết bị, công nghệ;
· Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quy định;
· Quản lý thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc phạm vi trách nhiệm kể cả hệ thống xử lý nước thải; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng, năm. 

Riêng phân xưởng đường còn thêm chức năng sau:

· Quản lý thiết bị gia công cơ khí, dụng cụ cầm tay thuộc đơn vị;
· Thực hiện gia công cơ khí, tu bổ, sửa chữa thiết bị theo kế hoạch và nhu cầu của các đơn vị; Thực hiện thi công lắp đặt, chế tạo cho các dự án.

















4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty và cổ đông sáng lập
4.1.
Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/10/2006
	Nội dung
	Số lượng cổ đông
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số cổ đông 
	1.183
	100,00

	   Cổ đông Nhà nước
	     1
	  0.08

	   Trong doanh nghiệp 
	838
	70,84

	   Ngoài doanh nghiệp
	344
	29,08

	
	
	

	Nội dung
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số cổ phần
	16.200.000
	100,00

	   Cổ đông Nhà nước
	 1.822.500
	11,25

	   Trong doanh nghiệp 
	 2.326.848
	14,36

	   Ngoài doanh nghiệp
Trong đó, cổ đông chiến lược
	12.050.652
 1.620.000
	74,39
10,00


	Nội dung
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số cổ phần 
	16.200.000
	100,00

	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	2.785.455
	17,19

	    Phạm Thị Sum
	    61.650
	0,38

	    Nguyễn Xuân Trình 
	    40.050
	0,25

	    Nguyễn Thanh Cường 
	    24.000
	0,15

	    Nguyễn Văn Lộc
	    10.000
	0,06

	    Bùi Văn Lang 
	    30.000
	0,19

	    Trần Phước Anh 
	    14.235
	0,08

	Cty TNHHSXTM Thành Thành Công (Trần Tấn Phát)
	  784.065
	4,84

	Tổng Công ty Mía đường II    

(Thái Văn Trượng) 
	1.792.500
	11,06

	     Phạm Công Hải
	   28.955
	0,18

	BAN KIỂM SOÁT
	962.420
	5,94

	    Võ Văn Nhu 
	 22.310
	0,14

	Tổng Công ty Mía đường II    

(Nguyễn Văn Bé Bảy) 
	30.000
	0,19

	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Nguyễn Văn Thành)
	900.000
	5,56

	     Nguyễn Cao Thắng
	 5.420
	0,03

	     Phạm Văn Hiệp 
	 4.690
	0,02

	BAN GIÁM ĐỐC
	113.285
	0,70

	    Nguyễn Xuân Trình 
	 40.050
	0,25

	    Bùi Văn Lang 
	 30.000
	0,19

	    Trần Phước Anh 
	14.235
	0,08

	    Nguyễn Thanh Cường
    Nguyễn Hoàng Tuấn 
	 24.000
  5.000
	0,15
0,03


4.2.
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 20/10/2006
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II (THÁI VĂN TRƯỢNG + NGUYỄN VĂN BÉ BẢY) 
	Tổng Công ty Mía Đường II, 34-35 Bến Văn Đồn, Tp. HCM
	1.822.500
	11,25

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
	36 - 38 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. HCM
	1.620.000
	10,00

	3
	GRINLING INTERNATIONAL LIMITED
	C/O 1901 Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, T. PHCM
	1.056.100
	6,52

	4
	VIETNAM INVESTMENT LIMITED
	1703 Tầng 17 - Tòa Sunwah - 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
	936.795
	5,78

	5
	NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

(NGUYỄN VĂN THÀNH)  
	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM
	900.000
	5,56


4.3.
Danh sách cổ đông sáng lập 

	Stt
	Tên cổ đông sáng lập
	Giá trị vốn góp
	Tỷ lệ
	Loại cổ phần

	1
	ĐẠI DIỆN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

(TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II)
	12.150.000.000
	15,00%
	Phổ thông

	2
	ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC
(PHẠM THỊ SUM và 1.472 cổ đông khác)
	68.850.000.000
	85,00%
	Phổ thông


Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành lập từ năm 2001 đến nay đã được 5 năm nên quy định về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết: không có

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Các nhóm sản phẩm của Công ty
 a). Nhóm sản phẩm đường luyện
· Đường bao: bao 50 kg, bao 12 kg.
· Đường túi: túi 1 kg, túi 0,5 kg, …
b). Nhóm sản phẩm đường rượu
· Rượu bình dân: rượu Rhum, Rhum trái cây, nếp thơm, …
· Rượu cao cấp: Marten, St Napoleon, Royal, Napoli-Brandy, Golden-Brandy, …
6.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đường vẫn được xem là mặt hàng thiết yếu và là một ngành kinh tế xã hội. Do vậy trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty luôn hướng đến tính bền vững với các dự án cụ thể sau:

· Đầu tư lò hơi đốt than công nghệ thế hệ mới với công suất 30 tấn hơi/giờ, nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường;
· Xây dựng và phát triển cụm chế biến công nghiệp phía tây sông Vàm cỏ đông, chủ động nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động sản xuất với mục tiêu cung ứng ra thị trường 100.000 tấn đường tinh luyện hàng năm;
· Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ethanol phù hợp với nhu cầu năng lượng sạch trong tương lai;
· Phát điện lên lưới quốc gia từ nguồn nguyên liệu là bã mía, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao;
·  Sản xuất thức ăn gia súc từ phụ phẩm đường, sản xuất phân vi sinh từ phế liệu qua quá trình sản xuất đường.
Ngoài ra để tạo thế bền vững cho sự phát triển kinh doanh và khai thác lợi thế địa lý, Công ty còn thực hiện một số dự án sau:

· Nâng cấp và tập trung đầu tư nâng cao sản lượng, chất lượng của các sản phẩm rượu cao cấp, đủ khả năng thay thế các loại rượu nhập;
· Phát huy và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi;
· Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm có sử dụng hàm lượng đường cao.

6.3. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận)

	Sản phẩm
	Năm 2004
	Năm 2005
	09 tháng năm 2006

	
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Doanh thu
	Lợi nhuận

	
	Đồng
	%
	Đồng
	%
	Đồng
	%
	Đồng
	%
	Đồng
	%
	Đồng
	%

	Sản phẩm
	432.761.054.584
	89,08
	19.487.707.115 
	88,85
	462.167.605.162
	85,06
	23.403.419.790 
	65,20
	462.700.029.389
	83,95
	41.013.610.489
	88,88

	Đường luyện
	418.900.390.402
	86,23
	18.909.490.916 
	86,21
	449.000.408.231
	82,64
	22.838.399.834 
	63,62
	454.276.085.585
	82,42
	39.988.266.653
	86,65

	Đường bao
	336.860.959.003
	69,34
	13.394.741.105 
	61,07
	328.328.829.077
	60,43
	14.491.496.634 
	40,37
	335.372.490.461
	60,85
	28.966.723.801
	62,77

	Đường túi
	82.039.431.399
	16,89
	5.514.749.811 
	25,14
	120.671.579.154
	22,21
	8.346.903.200 
	23,25
	118.903.595.124
	21,57
	11.021.542.852
	23,88

	Đường thô
	2.035.867.357
	0,42
	339.832.806 
	1,55
	2.721.942.894
	0,50
	553.737.728 
	1,54
	2.971.089.523
	0,54
	1.263.716.956
	2,74

	Rượu mùi
	11.818.032.940
	2,43
	253.928.125 
	1,16
	10.445.254.037
	1,92
	11.282.228 
	0,03
	5.452.854.281
	0,99
	(238.373.120)
	(0,52)

	Mì ăn liền
	6.763.885
	0,00
	(15.544.732)
	(0,07)
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	Hàng hóa
	53.028.724.879
	10,92
	2.445.795.331 
	11,15
	81.167.285.457
	14,94
	12.492.810.855 
	34,80
	88.471.215.411
	16,05
	5.133.731.540
	11,12

	Đường kinh doanh
	35.926.541.174
	7,40
	(49.156.465)
	(0,22)
	57.123.776.803
	10,51
	8.184.863.961 
	22,80
	52.290.037.477
	9,49
	2.325.892.913
	5,04

	Hàng hóa khác
	17.102.183.705
	3,52
	2.494.951.796 
	11,38
	24.043.508.654
	4,43
	4.307.946.894 
	12,00
	36.181.177.934
	6,56
	2.807.838.627
	6,08

	Tổng cộng
	485.789.779.463
	100
	21.933.502.446 
	100
	543.334.890.619
	100
	35.896.230.645 
	100
	551.171.244.800
	100
	46.147.342.029
	100


6.4. Nguyên vật liệu 
Các nguyên vật liệu sử dụng trong nước: đường thô, mật rỉ, cồn tinh luyện, bao bì, nhiên liệu, than hoạt tính…

Nguyên liệu nhập khẩu: đường thô, bột trợ lọc, hương liệu, than hoạt tính, …

Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty
	STT
	SẢN PHẨM
	NHÀ CUNG CẤP

	1
	Nhiên liệu
	CÔNG TY XĂNG DẦU KVII

	
	
	CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG NAI

	2
	Than
	TẬP ĐOÀN THAN VIỆT NAM

	3
	Bao bì
	CÔNG TY SX-KD-XNK GIẤY IN & BAO BÌ LIKSIN

	
	
	CÔNG TY BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ

	
	
	CÔNG TY TNHH MÍA ĐƯỜNG VIỆT ĐÀI

	4
	Đường thô trong nước
	CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

	
	
	CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

	
	
	TẬP ĐOÀN CARGILL

	5
	Đường thô nhập khẩu
	TẬP ĐOÀN CZANIKOW (Anh)

	
	
	ED & F MAN ASIA PTE.Ltd

	6
	Mía nguyên liệu
	NÔNG DÂN TRỒNG MÍA TẠI TÂY NINH


Sự ổn định của các nguồn cung cấp
· Nguồn nguyên vật liệu chính (đường thô) để sản xuất đường tinh luyện của Công ty được cung cấp ổn định từ hai nguồn chính: nguồn nguyên vật liệu chính tự sản xuất bởi Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh (chiếm khoảng 60%) và nguồn nguyên liệu mua ngoài (40% trong nước và nhập khẩu).
· Nguồn nguyên liệu mía bao gồm: từ các nông trường trực thuộc và từ đầu tư ngoài dân.

Các kế hoạch và biện pháp chủ động nguyên vật liệu
· Theo qui hoạch của tỉnh Tây Ninh về phân vùng đầu tư cho Công ty, Công ty đầu tư mở rộng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chủ động phát triển nguồn nguyên liệu ổn định nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng mía lâu dài và sử dụng tối đa công suất của máy móc thiết bị.
· Tập trung đầu tư vùng trồng mía theo qui hoạch của UBNN tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là vùng thấp có tưới để nâng cao năng suất và chất lượng mía.

· Tăng cường công tác tuyển chọn và nhân giống mía mới có năng suất và chất lượng cao để cải thiện tình trạng giống mía hiện nay.
· Từng bước nghiên cứu và hoàn chỉnh báo cáo đầu tư xây dựng công trình cụm chế biến công nghiệp phía tây Sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh. Dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2006 với mục tiêu chuẩn bị cho hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
· Tăng cường các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng mía như: làm đất đủ độ sâu, các biện pháp khuyến nông, cơ giới hóa các khâu trong canh tác và thu hoạch mía, mục đích để tăng năng suất và chất lượng mía đủ sức cạnh tranh với các cây trồng khác trong vùng.

· Tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác làm ăn với các đối tác đóng vai trò là nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho công ty.
6.5. Chi phí sản xuất 
Do lợi nhuận là tiêu chí hàng đầu nên Công ty luôn chú trọng việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao tính cạnh tranh giá cả sản phẩm và dịch vụ của Công ty trên thương trường.
Cơ cấu các khoản mục chi phí của Công ty:
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Stt
	Yếu tố chi phí
	Năm 2004
	Năm 2005
	09 tháng năm 2006

	
	
	Giá trị 
	% Doanh thu
	Giá trị 
	% Doanh thu
	Giá trị 
	% Doanh thu

	1
	Chi phí NVL
	274.820.597.170
	56,57%
	359.367.067.330
	66,14%
	409.037.622.517
	74,21%

	2
	Chi phí nhân công
	18.524.561.372
	3,81%
	20.352.293.163
	3,75%
	19.009.644.010
	3,45%

	3
	Chi phí KH TSCĐ
	22.884.278.350
	4,71%
	33.807.781.718
	6,22%
	29.770.526.226
	5,40%

	4
	Chí phí khác
	65.707.314.344
	13,53%
	39.191.198.033
	7,21%
	37.095.923.172
	6,73%

	
	Tổng chi phí
	381.936.751.236
	78,62%
	452.718.340.244
	83,32%
	494.913.715.925
	89,79%


Đối với sự gia tăng của các khoản mục chi phí giữa các kỳ: 09 tháng năm 2006, năm 2005, năm 2004 do sự biến động của giá nguyên vật liệu mua vào để sản xuất thành phẩm, cụ thể chi phí nguyên vật liệu mua vào của năm 2005 tăng bình quân so với năm 2004 khoảng 50%, năm 2006 tăng bình quân so với năm 2005 khoảng 30%.
Nhằm đạt lợi thế cạnh tranh, Công ty tập trung vào việc giảm chi phí với các biện pháp sau:

· Xây dựng và mở rộng vùng trồng mía nguyên liệu ổn định trên cơ sở tăng năng suất và chất lượng mía.
· Nhanh chóng đưa dự án lò hơi đốt than thế hệ mới vào khai thác thay thế lò hơi đốt dầu hiện có. 

· Chú trọng công tác kiểm soát chi phí: Quá trình kiểm soát chi phí được tiến hành ngay từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu bán hàng. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, để giảm bớt mức tiêu hao nguyên liệu, Công ty thiết lập các định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng sản phẩm. Hàng tháng, bộ phận thống kê theo dõi được chi phí sản xuất thông qua các báo cáo định kỳ về chi phí sản xuất của từng đơn vị, báo cáo phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu. Dựa trên các báo cáo này, giúp Công ty kiểm soát chi phí tốt hơn trong các tháng tiếp theo. Các báo cáo đều được các cấp quản lý của Công ty xem xét thường xuyên.
· Thường xuyên đào tạo và tái đào tạo lại lực lượng lao động chủ chốt nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực quản lý, đồng thời sắp xếp lại bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả.

6.6. Trình độ công nghệ

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế của thương hiệu BSJC, Công ty luôn đặt sự quan tâm cao độ đến việc xây dựng và phát triển kĩ thuật công nghệ. Chính điều đó góp phần làm gia tăng giá trị các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Công nghệ sản xuất Đường Tinh Luyện (Tại Biên Hòa)

Đường tinh luyện Biên Hòa được sản xuất trên công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, sử dụng phương pháp chế luyện carbonate hóa, tẩy màu bằng than hoạt tính và nhựa trao đổi ion, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất độc hại nào khác, tuyệt đối đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dây chuyền thiết bị sản xuất đường tinh luyện đồng bộ do hãng Toyomenka Kaisha - Nhật cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh năm 1971. Toàn bộ dây chuyền được trang bị hệ thống kiểm soát và điều khiển tự động.

Sản phẩm đường tinh luyện Biên Hòa có độ tinh khiết rất cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, đường tinh luyện Biên Hòa được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các công ty thực phẩm hàng đầu trong và ngoài nước như: sữa, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, cà phê, dược phẩm,…Đồng thời được sử dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng.

Ngoài ra Công ty còn có dây chuyền sản xuất đường SugarA, đây là sản phẩm đường tinh luyện được bổ sung Vitamin A. Đường SugarA được sử dụng như đường thông thường và được Viện Dinh Dưỡng Quốc gia khuyến khích sử dụng vì dùng đường SugarA thường xuyên sẽ ngăn ngừa được các bệnh liên quan đến sự thiếu hụt Vitamin A như: khô mắt, quáng gà, tổn thương giác mạc, tăng sức đề kháng cho cơ thể,…
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG LUYỆN
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Quy trình sản xuất đường luyện trải qua sáu bước:

Bước 1: Nhập máy

Đường thô từ kho được các xe xúc đổ vào các thùng chứa và được hệ thống băng chuyền, dàn gàu chuyển qua phân xưởng chế biến, số lượng đường nhập vào được xác định qua cân tự động rồi vào giai đoạn chế luyện tiếp theo.

Bước 2: Làm Affination

Sau khi qua cân, đường thô được trộn với mật rửa tạo thành đường hồ. Đường này được qua ly tâm để thu được đường aff có tinh độ cao hơn cùng mật nguyên và mật rửa. Đường aff được hòa tan với nước ngọt, qua lược rác để loại bỏ tạp chất không tan tạo thành nước đường nguyên.
Bước 3: Cacbonat hóa

Nước đường nguyên sẽ được gia vôi rồi dẫn qua 4 cột phản ứng để xông khí CO2 tạo phản ứng Cacbonat hóa trước khi được bơm vào các bàn lọc tự động để loại bỏ CaCO3 và các tạp chất khác có trong nước đường.

Bước 4: Tẩy màu

Sau khi qua lọc I, nước đường được trộn với than hoạt tính trong 30 phút để tẩy màu rồi được bơm qua lọc II và bàn lọc an toàn I để loại bỏ hoàn toàn các loại cặn có trong nước đường.
 Từ bàn lọc an toàn I nước đường được đưa qua các cột nhựa có khả năng trao đổi ion, nhựa Antonit sẽ tách các ion mang màu làm giảm độ màu của nước đường. Sau đó nước đường này được bơm qua bàn lọc ceramic (lọc sứ) thành nước đường tinh lọc (fine liquor).

Bước 5: Nấu đường ly tâm

Nước đường tinh lọc được bơm đến các nồi nấu. Sau khi nấu 7 hệ tại các nồi chân không và qua các máy ly tâm sẽ cho ra các sản phẩm đường từ R1, R2,… R4 và phụ phẩm là mật rỉ. Đường thành phẩm được đưa qua hệ thống sấy nóng, sấy nguội để đảm bảo độ ẩm thấp nhất và đưa vào Silo chứa. Trong Silo đường làm ổn định bằng hệ thống gió khô có ẩm độ <50 thổi vào.

Bước 6: Sàng sấy và đóng bao
Từ Silo, đường được đưa vào HT sàng nhiều tầng để phân cỡ hạt.

Đường cục, đường bụi được đưa lại vào dây chuyền để tái sản xuất lại, các loại đường khác được đưa vào máy đóng túi 1kg/0,5 kg để ra bao cho người tiêu dùng trực tiếp hoặc được đóng bao 50/12kg… đến các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Công nghệ sản xuất đường thô (tại Tây Ninh)

Đường thô Tây Ninh được sản xuất theo công nghệ, thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới. Thiết bị được thiết kế để hoạt động hoàn toàn liên tục, thời gian lưu nước mía trên dây chuyền là ngắn nhất nhằm giảm thiểu tổn thất đường do bị chuyển hóa.

Trên dây chuyền được trang bị hệ thống kiểm soát và điều khiển hoàn toàn tự động bằng hệ thống máy vi tính từ phòng điều hành trung tâm. Các máy móc, thiết bị của dây chuyền thuộc loại lần đầu tiên được sử dụng trong ngành mía đường Việt Nam như: Hệ thống che ép hai trục, dẫn động bằng động cơ điện, điều khiển được tốc độ ép bằng bộ biến tần, máy lắng nhanh, bốc hơi và gia nhiệt dạng tấm, nồi nấu đường liên tục… Máy lấy mẫu mía được thiết kế tự động, việc phân tích mẫu mía và xử lý số liệu được vi tính hóa hoàn toàn cho kết quả nhanh và chính xác.
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG THÔ
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Quy trình sản xuất Đường thô gồm 6 bước:

Bước 1:

Mía được vận chuyển bằng xe, qua bàn cân và phòng kiểm nghiệm để lấy số liệu trọng lượng, chữ đường và tạp chất. 

Bước 2:

Mía được chặt nhỏ bằng dao chặt, sau đó qua búa đập và qua dàn ép 2 trục. Nước qua thiết bị lọc để đến khu vực gia vôi – bốc hơi, bã mía được cấp đến lò làm nhiên liệu đốt cho lò hơi.

Bước 3:

Nước mía sau khi được gia vôi đi qua hệ thống lắng nhanh để loại bỏ tạp chất rồi đưa vào các thùng bốc hơi. Sau khi bốc hơi, nước mía cô đặc đạt khoảng 65 – 70 Brix thì đưa vào nồi nấu.

Bước 4:

Dây chuyền có các nồi nấu đường liên tục A, B, C và nồi nấu giống. Tại các nồi nấu, đường sẽ kết tinh tạo hạt và được đi ly tâm.

Bước 5:

Đường non sau khi nấu sẽ qua ly tâm để tách riêng mật, hạt đường còn lại sẽ qua hệ thống sấy để làm khô hạt và chuyển vào kho chứa. Thông qua hệ thống gàu tải và băng chuyền, đường sẽ được đóng vào các bao chứa 1 tấn để chuyển về Công ty. 

Công nghệ sản xuất rượu (Tại Biên Hòa)

Dây chuyền rượu mùi có năng suất thiết kế 3 triệu lít rượu/năm. Rượu mùi Biên Hòa được sản xuất từ cồn tinh luyện và các loại hương liệu, phụ gia nhập khẩu, một số loại rượu cao cấp được sản xuất từ cốt rượu nhập từ nước ngoài. Rượu của Công ty bao gồm nhiều chủng loại phục vụ cho mọi loại khách hàng có các nhu cầu sử dụng khác nhau như: các loại rượu cao độ theo gu rượu ngoại (Marten, St – Napoleon, Golden, Napoli Brandy, Whisky, Martini), các loại rượu bình dân phục vụ nhu cầu trong nước: rượu Rhum, các loại Rhum trái cây, rượu Cam, rượu Chanh, rượu Nếp thơm,…
Ngoài ra Công ty còn có dây chuyền sản xuất rượu vang và champagne từ quả nho tươi theo công nghệ lên men cổ truyền kết hợp với hiện đại tạo cho các sản phẩm vang, champagne của Công ty có mùi vị thật tự nhiên và êm dịu. 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG
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Quy trình sản xuất rượu vang gồm 5 bước:
Bước 1: Công đoạn xử lý nho sơ bộ

Nho từ Ninh Thuận chở về Công ty được đưa vào lựa chọn nhằm loại bỏ những quả có chất lượng kém phòng tránh sự nhiễm trùng và tạo hương vị không tốt về sau cho vang. Sau đó nho được cho vào máy rửa loại bỏ bẩn, thuốc trừ sâu…rồi để ráo nước. 

Bước 2: Công đoạn xử lý thu siro nho:

Nho sạch theo băng chuyền đổ vào máy xé nho để phá vỡ sơ bộ cấu trúc quả nho tạo điều kiện cho nước nho thoát ra ngoài. Nước nho này được xử lý enzyme, dịch có xác nho được cho chảy qua các máy ly tâm, máy ép bã và cho lọc khung bản để thu được dịch nho trong suốt và tinh khiết.
Bước 3: Công đoạn lên men
Dịch nho từ khâu xử lý quả được phối chế cho ra nồng độ thích hợp và thanh trùng làm nguội trước khi đi lên men chính. Men giống thuần chủng cho rượu vang nho được nuôi cấy và nhân giống qua nhiều cấp từ phòng thí nghiệm ra đến phân xưởng. Sau đó men giống này được bơm vào thùng lên men chính để lên men rượu vang nho ở nhiệt độ thấp nên tạo cho vang có hương vị êm và dịu về sau. Sau khi qua công đoạn lên men chính, vang nho được tiếp tục lên men phụ ở nhiệt độ lạnh hơn để tăng thêm hương vị thơm ngon cho vang.
Bước 4: Công đoạn lọc và tàng trữ rượu vang

Vang sau khi lên men phụ được bơm đi lọc tách xác men rồi thanh trùng làm sạch và lọc an toàn lần thứ nhất. Sau đó vang được tàng trữ trong một thời gian dài để tăng thêm chất lượng cho vang, giúp cho vang có hương vị êm dịu, đậm đà, thơm quyện hương vị quả nho vùng Ninh Thuận.

Bước 5: Công đoạn chiết chai ra thành phẩm

Trước khi ra chai thành phẩm, vang nho được bơm đi lọc an toàn lần cuối cùng và đưa vào chiết chai trên hệ thống máy chiết, đóng nút và dán nhãn tự động. Chai và nút trước khi đưa vào chiết vang nho được hấp thanh trùng và ngâm nước sát trùng nhằm tránh nhiễm khuẩn cho vang nho về sau. Sau khi chiết, chai được đóng nút và dán nhãn, các chai vang nho được bọc thêm màng co rồi đưa đi đóng thùng nhập kho và phân phối bán hàng. 

6.7. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty luôn chú trọng quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Do tính đặc thù sản phẩm của Công ty chủ yếu là đường tinh luyện - đường tinh luyện Biên Hoà đã đạt được độ tinh khiết cao nhất hiện nay (Độ Pol: 99,9), vì vậy việc nghiên cứu chỉ tập trung đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Nhờ có các máy sàng đa tầng, đường tinh luyện được phân ra thành nhiều cỡ hạt khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuỳ theo cỡ hạt mà đường tinh luyện Biên Hòa có các sản phẩm khác nhau xuất hiện trên thị trường:

· RE tinh luyện
· RE hạt nhuyễn

· RE hạt mịn

Một trong những thành quả nghiên cứu nổi bật của Công ty là sản xuất thành công Đường Vitamin A. Đường Vitamin A là sản phẩm của sự hợp tác nghiên cứu cùng Tập đoàn Roche (Pháp) trong chương trình hành động tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Thiếu Vitamin A là nguyên nhân chính của tình trạng mù mắt và là yếu tố gây tử vong ở trẻ em. Theo UNICEF thì Vitamin A được bổ sung dưới 3 hình thức:

· Bổ sung bằng cách uống trực tiếp (giải pháp tình thế)

· Tăng cường Vitamin A vào thực phẩm (giải pháp trung hạn)

· Đa dạng chế độ ăn uống của người dân (giải pháp lâu dài)

Trong điều kiện hiện nay, giải pháp tăng cường Vitamin A vào thực phẩm, cụ thể là vào sản phẩm đường là phù hợp và hữu hiệu nhất. 

Tại Công ty, quy trình bổ sung Vitamin A được kiểm soát hàm lượng và chất lượng rất nghiêm ngặt: Vitamin A, đường và các chất bảo quản được trộn đều tại phòng kiểm nghiệm để tạo ra hỗn hợp premix. Hỗn hợp này được định lượng và đóng gói kín trước khi đưa vào sản xuất. Theo một tỷ lệ nhất định, đường tinh luyện và hỗn hợp premix được trộn đều bằng các thùng quay, sau đó được đưa vào phễu chứa của máy đóng túi. Tại máy đóng túi, sản phẩm sẽ được đóng trong các túi có phủ màn che để không cho ánh sáng lọt vào sản phẩm. Do đặc điểm Vitamin A sẽ bị phân huỷ khi tiếp xúc với ánh sáng nên toàn bộ dây chuyền sản xuất đều trong hệ thống kín.  

Với việc tăng cường đầu tư, đổi mới trang thiết bị, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao trình độ công nghệ, Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà luôn tự hào có được những sản phẩm sạch, không có hoá chất gây độc hại cho sức khỏe con người. Những sản phẩm có được màu trắng tinh khiết của tự nhiên do đó bền vững với thời gian mà những sản phẩm khác không có được. Đầu tư nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm vì “Chất lượng làm nên thương hiệu” là quan niệm luôn được quán triệt bởi toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà.
6.8. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được tổ chức BVQi cấp giấy chứng nhận vào ngày 03/02/2000.
Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty

Phòng QM chịu trách nhiệm quản lý và triển khai công tác của Hệ thống quản lý chất lượng. Nhiệm vụ của phòng QM có thể tóm tắt như sau:

· Đề xuất và lập các phương án triển khai, cải tiến HTQLCL. Theo dõi tiến độ thực hiện; kiểm tra tổng thể và báo cáo kết quả trong từng thời điểm;
· Theo dõi và phân tích các kết quả, tiến trình thực hiện của hệ thống; Đưa ra các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến;
· Kiểm soát cập nhật, ban hành tài liệu (kể cả có nguồn gốc từ bên ngoài)

· Chủ trì và phối hợp các hoạt động: đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung ứng, hoạt động khắc phục phòng ngừa, xử lý sản phẩm không phù hợp, ý kiến phản hồi của khách hàng;
· Tham gia theo dõi về mặt chất lượng các hoạt động mua hàng, lưu kho và bán hàng;
· Theo dõi các hoạt động phân công trách nhiệm quyền hạn, tuyển dụng, đào tạo, điều động nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực
· Phối hợp với Phòng Kinh Doanh thu thập thông tin phản hồi nhằm đánh giá và đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
· Kiểm soát các hoạt động sản xuất và kiểm tra thử nghiệm;
· Kiểm soát tình trạng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, cấp chứng chỉ thư chất lượng, đăng ký chất lượng sản phẩm cho khách hàng có yêu cầu. 

6.9. Hoạt động Marketing

Quảng bá thương hiệu
Thương hiệu là tài sản vô hình không thể thiếu được trong cơ chế thị trường để quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu, Công ty không ngừng củng cố và phát triển thương hiệu để giữ vững vị trí của mình trên thị trường:

· Thường xuyên củng cố và hoàn thiện tính chuyên nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ, trong đó đặc biệt là bộ phận marketing có nhiệm vụ thiết lập chiến lược marketing và quản lý thương hiệu. Vì  vậy, sản phẩm của Công ty liên tục được bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 10 năm liền (1997-2006) do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức và Công ty hiện nằm trong danh sách 100 thương hiệu mạnh của Việt Nam.
· Ngoài ra Công ty còn đạt được nhiều giải thưởng khác, khẳng định giá trị thương hiệu như: Cúp vàng Top Ten Thương hiệu Việt do mạng Thương hiệu Việt (www.thuonghieuviet.com) bình chọn trong 02 năm 2004-2005, đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng năm 2005 do Bộ Văn hóa - Thông tin trao tặng.
· Tiếp tục duy trì sự ổn định chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín thương hiệu phát triển vững bền. Công ty đã đạt giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng năm 2006 do Bộ Thương mại trao tặng.
Hoạt động quảng cáo, tiếp thị và quan hệ cộng đồng:

· Xây dựng và triển khai mạnh chiến lược chiêu thị cổ động:
Tham gia quảng cáo, tài trợ các chương trình giải trí đang thu hút nhiều khán giả xem truyền hình theo dõi như: chương trình “Vui cùng Hugo” trên HTV7, chương trình “Vượt lên chính mình” trên HTV7, chương trình “Âm vang tuổi trẻ” trên VTV1.

· Tham gia các hoạt động mang tính chất cộng đồng:
· Hỗ trợ trẻ em nghèo vào các dịp Lễ, Tết Nguyên đán và Tết Trung thu tại các địa phương.

· Hợp tác cùng Trung tâm dinh dưỡng Tp. Hồ Chí Minh triển khai chương trình bổ sung Vitamin A cho bà mẹ và trẻ em.

· Tham gia đóng góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.

· Phụng dưỡng 19 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

· Xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa và tình thương...

Vì những hoạt động và đóng góp tích cực này, BSJC đã được phong tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”, Biểu tượng vàng Doanh nhân văn hoá năm 2006.

Chính sách giá cả

Công ty xây dựng một chiến lược giá cả linh hoạt trên cơ sở giá thành hợp lý, kết hợp với diễn biến giá trên thị trường để điều chỉnh chiến lược giá cho phù hợp với các yêu cầu như:
· Xây dựng chiến lược giá theo thị trường, mục tiêu kinh doanh Công ty trong từng giai đoạn;
· Xây dựng chiến lược giá hợp lý theo từng phân khúc thị trường, theo hệ thống phân phối;
· Xây dựng chiến lược giá cho sản phẩm mới để thâm nhập, mở rộng phát triển thị trường;
Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty trải đều trên cả nước, bao gồm trên 100 đơn vị sản xuất sử dụng đường làm nguyên liệu đầu vào và trên 130 nhà phân phối, đại lý, siêu thị trực tiếp bán sỉ, bán lẻ trên thị trường tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng quan tâm phát triển kinh doanh xuất khẩu và trong các năm qua đã xuất khẩu đường tinh luyện đi một số nước trong khối ASEAN, Trung Quốc và IRAQ.

Hệ thống phân phối của Công ty gồm 2 kênh:

Phân phối vào lĩnh vực sản xuất: đường tinh luyện Biên Hòa được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm cao cấp.
Phân phối tiêu dùng trực tiếp: chủ yếu thông qua hệ thống các Đại lý trên cả nước và qua các siêu thị như: BigC, Coopmark, Maximark, Metro, Siêu thị Hà Nội... 

6.10. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền


Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số: 14105 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cục Sở hữu Công nghiệp cấp theo quyết định số 3427/QĐNH ngày 03/11/1994 và Giấy chứng nhận được cấp lại theo Quyết định số 82/QĐ-ĐK ngày 09/05/2002.
6.11. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
Danh sách một số khách hàng tiêu biểu sử dụng sản phẩm đường tinh luyện của Công ty làm nguyên liệu sản xuất:

	STT
	NGÀNH HÀNG
	KHÁCH HÀNG

	1
	Sữa
	CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

	2
	Cà phê
	VINACAFE, NESTLÉ…

	3
	Rượu, bia, nước giải khát
	PEPSI, COCA-COLA, TRIBECO,…

	
	
	CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP PHÁT

	4
	Bánh kẹo
	CÔNG TY CP BÁNH KẸO BIÊN HÒA

	5
	Dược phẩm
	CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM


7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của công ty 

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	 Tăng, giảm (%)
	09 tháng
năm 2006

	Tổng giá trị tài sản
	525.723
	500.043
	(4,88)
	549.745

	Doanh thu thuần
	483.544
	540.656
	11,81
	549.874

	Lợi nhuận từ HĐKD
	21.934
	35.896
	63,65
	46.147

	Lợi nhuận khác
	(3.177)
	1.389
	143,72
	14

	Lợi nhuận trước thuế
	18.757
	37.286
	98,78
	46.161

	Lợi nhuận sau thuế
	17.328
	34.013
	96,29
	42.699

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	56,09
	47,63
	(15,08)
	


Các chỉ tiêu trên được trích trong Báo cáo tài chính năm 2004 và năm 2005 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - Chi nhánh TP. HCM (AASC). Báo cáo kiểm toán năm 2005 được chấp nhận toàn bộ. Tuy nhiên Báo cáo kiểm toán năm 2004 có một vài điểm loại trừ.
Ý kiến ngoại trừ trong Phụ lục Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2004 của Công ty Kiểm toán AASC:

· Chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho này, vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán.

· Chi phí lãi vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2004 chưa được đối chiếu xác nhận nợ.

· Trong năm đơn vị chỉ lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 899 triệu đồng, trong khi riêng khoản nợ phải thu không thu hồi được của Công ty Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu khoản 5,1 tỷ đồng.

· Trong năm đơn vị trích khấu hao đối với máy móc thiết bị chính nhập khẩu của Nhà máy Đường Tây Ninh thấp hơn thời gian sử dụng tối đa Qui định tại Thông tư 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 khoảng 8,8 tỷ đồng. Theo ý kiến của Công ty là do Công ty khấu hao theo thời gian trả nợ vay. Căn cứ theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính cho các đơn vị đã sắp xếp sản xuất xong. Công ty đã cổ phần hóa 04 năm từ 30/04/2001.

· Khoản chênh lệch tỷ giá trong thời kỳ XDCB là 39.079.885.568 đồng. Theo Qui định tại Chuẩn mực kiểm toán số 10 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC thì khi kết thúc thời gian xây dựng, chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ xây dựng được kết chuyển toàn bộ vào chi phí tài chính… hoặc phân bổ tối đa là 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động (Công trình đi vào hoạt động từ năm 1998). Trong năm Công ty đã ghi tăng tài sản cố định số tiền là 39.079.885.568 đồng và chưa phân bổ vào chi phí theo Qui định trên.

·  Trong năm 2004 Công ty lãi 18.756.767.793 đồng nhưng vẫn chưa đủ để chuyển lỗ của năm 2002. Tuy nhiên Công ty vẫn ứng cổ tức cho cổ đông với số tiền là 4.860.000.000 đồng. Theo ý kiến Công ty, nếu như được xử lý theo quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn chia cổ tức như quy định của điều lệ.

Ảnh hưởng của những ý kiến ngoại trừ trong Phụ lục Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2004 đối với tình hình tài chính của Công ty: 

Các ý kiến ngoại trừ của Công ty Kiểm toán nhận xét ảnh hưởng không đáng kể đến tình hình tài chính của Công ty. 

· Do hợp đồng với Công ty Kiểm toán được ký sau khi Công ty đã kiểm kê hàng tồn kho nên Công ty Kiểm toán không tham gia kiểm kê hàng tồn kho với Công ty. Tuy nhiên, việc kiểm kê hàng tồn kho được thực hiện hiện rất chặt chẽ theo đúng các quy định của Nhà nước.

· Về ý kiến ngoại trừ đối với khoản nợ phải thu khó đòi trong Phụ lục kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2004: “Trong năm đơn vị chỉ lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 899 triệu đồng, trong khi riêng khoản nợ phải thu không thu hồi được của Công ty Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu khoản 5,1 tỷ đồng”.

· Đây là khoản nợ tồn tại trước khi cổ phần hóa, khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty CP Đường Biên Hòa đã đề nghị Nhà nước không tính khoản nợ này vào giá trị doanh nghiệp.

· Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2004 ký ngày 07/02/2005 của Công ty Kiểm toán AASC không có ý kiến ngoại trừ về khoản nợ phải thu này.

· Tuy nhiên, vào ngày 08/03/2005 Công ty CP Đường Biên Hòa nhận được Quyết định số 481/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Đường Biên Hòa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/1999) đến thời điểm bàn giao cho Công ty Cổ phần (30/04/2001), theo đó khoản nợ phải thu của Công ty Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu 5.110.679.345 đồng được Nhà nước tính vào giá trị doanh nghiệp.

· Thực hiện theo tinh thần của Quyết định 481/QĐ-BNN-TC, Công ty CP Đường Biên Hòa đã đề nghị Công ty Kiểm toán AASC phát hành Phụ lục kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2004 vào ngày 18/03/2005 để điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, và khoản nợ 5.110.679.345 đồng của Công ty Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu được Công ty ghi nhận là khoản nợ phải thu của khách hàng vào ngày 31/12/2004.

· Ngày 21/06/2006, Công ty đã nhận được quyết định số 7654/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính thông báo xóa nợ lãi vay, phí bảo lãnh, phí tái bảo lãnh cho Công ty với số tiền là 12.248.645.948 đồng. 
· Căn cứ vào quyết định số 7654/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính và kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2006 của Công ty, Công ty đã dùng nguồn hỗ trợ về tài chính 12.248.645.948 đồng một phần để xử lý khoản nợ tồn đọng 5.110.679.345 đồng nêu trên, phần còn lại trích bổ sung khấu hao TSCĐ còn thiếu của năm 2003 theo ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2003.
· Thực hiện theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 56/2004/TT-BTC ngày 14/06/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đã được Nhà nước hỗ trợ về tài chính như sau:

· Ngày 18/04/2005, Bộ Tài Chính đã có Quyết định số 1249 QĐ/BTC xóa nợ thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2003 cho Nhà máy Đường thô Tây Ninh thuộc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa với số tiền: 11.205.656.556 đồng.

· Ngày 10/06/2005, Bộ Tài Chính đã có thông báo số 7088/TC-TCDN xóa nợ lãi vay của Nhà máy Đường thô Tây Ninh thuộc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tính đến ngày 31/12/2003 với số tiền: 24.013.125.850 đồng.
· Ngày 21/06/2006, Công ty đã nhận được quyết định số 7654/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính thông báo xóa nợ lãi vay, phí bảo lãnh, phí tái bảo lãnh cho Công ty với số tiền là 12.248.645.948 đồng. 
· Ngày 16/06/2005, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai đã ký với Công ty 02 Hợp đồng tín dụng như sau:

· Hợp đồng số 01/05-TH/HĐTD chuyển khoản vay 2.880.000 USD (vay mua thiết bị Nhà máy Đường thô Tây Ninh) sang VNĐ tương ứng 44.951.040.000 đồng, điều chỉnh thời hạn trả nợ 14 năm tính từ ngày 01/01/2005, với lãi suất 5,4%/năm.

· Hợp đồng số 02/05-TH/HĐTD của khoản vay 6.562.062.500 đồng (vay đầu tư dự án Nhà máy Đường thô Tây Ninh) điều chỉnh thời hạn trả nợ 14 năm tính từ ngày 01/01/2005, với lãi suất 5,4%/năm.

· Ngày 29/07/2005, Ngân hàng Đầu tư và PTNT Đồng Nai đã ký với Công ty 02 Biên bản  bổ sung Hợp đồng tín dụng như sau:

· Biên bản bổ sung Hợp đồng tín dụng dài hạn thương mại số 02/2005/BSHĐ với số tiền 91.280.000.000 đồng, điều chỉnh thời hạn trả nợ 10 năm tính từ ngày 01/01/2005, với lãi suất 5,4%/năm.

· Biên bản bổ sung Hợp đồng tín dụng theo kế hoạch Nhà nước số 02/2005/BSHĐ với số tiền 27.726.336.146 đồng, điều chỉnh thời hạn trả nợ 10 năm tính từ ngày 01/01/2005, với lãi suất 5,4%/năm.

· Trong năm 2004, Công ty trích khấu hao TSCĐ của Nhà máy Đường Tây Ninh theo thời gian trả nợ vay và đã được Nhà nước điều chỉnh thời hạn trả nợ vay của các khoản vay dài hạn liên quan đến dự án Nhà máy Đường Tây Ninh như đã nêu trên, vì vậy với mức trích khấu hao năm 2004 Công ty vẫn đủ nguồn để trả nợ vay dài hạn.

· Về việc tạm ứng cổ tức năm 2004: Trong năm 2004 Công ty lãi 18.756.767.793 đồng, số lỗ lũy kế của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2003 là 35.218.782.406 đồng. Tuy nhiên, Công ty đã được Nhà nước hỗ trợ về tài chính như đã nêu trên bao gồm xóa nợ thuế GTGT: 11.205.656.556 đồng, xóa nợ lãi vay: 24.013.125.850 đồng. Tổng số tiền Công ty được xóa nợ thuế GTGT và nợ lãi vay là: 35.218.782.406 đồng tương ứng với số lỗ lũy kế của Công ty đến thời điểm 31/12/2003, đến năm 2004 Công ty không còn lỗ lũy kế. Vì vậy, việc Công ty chia cổ tức năm 2004 không vi phạm điều lệ Công ty và đã được cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2005 theo Nghị Quyết số 27/QĐ- ĐBH-HĐQT ngày 29/03/2005 với nội dung: thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2004 (chia cổ tức 12%).

· Về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong thời kỳ XDCB: đây là khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trước khi cổ phần hóa, khi thực hiện quyết toán giá trị tài sản của DNNN Công ty Đường Biên Hòa chuyển thành Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (thời điểm 30/04/2001), tổng giá trị tài sản cố định là 291.040.547.968 đồng và chênh lệch tỷ giá của các khoản vay ngoại tệ cho dự án là 39.079.885.568 đồng.
· Theo đề nghị của Công ty, phần giá trị tài sản cố định khi thực hiện chuyển đổi sở hữu được xác định với giá trị là 291.040.547.968 đồng và phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 39.079.885.568 đồng vẫn để số dư chênh lệch tỷ giá và Công ty sẽ kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ cấp bù chênh lệch tỷ ngoại tệ theo tinh thần Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

· Tuy nhiên, theo Quyết định số 481/QĐ-BNN-TC ngày 08/03/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về việc điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Đường Biên Hòa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/1999) đến thời điểm bàn giao cho Công ty Cổ phần (30/04/2001). Theo đó, chênh lệch tỷ giá trong thời kỳ XDCB là 39.079.885.568 đồng đã được xác định kết chuyển để tăng nguyên giá của Nhà máy Đường Tây Ninh, giá trị tài sản cố định được xác định là 330.120.433.536 đồng (291.040.547.968 đồng + 39.079.885.568 đồng) và giá trị tổng tài sản bàn giao là 505.874.267.241 đồng.

· Căn cứ theo Quyết định số 481/QĐ-BNN-TC ngày 08/03/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Công ty đã kết chuyển chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 39.079.885.568 đồng ghi tăng tài sản cố định và đã trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của Nhà nước.

Trong năm 2005, một số vấn đề về xử lý tài chính ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

· Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi 865.062.402 đồng

Đây là các khoản nợ phải thu khó đòi, Công ty đã lập dự phòng vào cuối năm 2004 theo đúng các qui định của Nhà nước. Đến năm 2005, Ban điều hành đã tập hợp hồ sơ trình Hội đồng Quản trị và đã được chấp thuận xóa nợ. Quá trình xóa nợ thực hiện theo các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Qui chế tài chính của Công ty.

· Quá trình xử lý lỗ lũy kế của Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2003, số lỗ lũy kế của Công ty là: 35.218.782.406 đồng.

Trong năm 2005, Công ty đã được hỗ trợ về tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ tương ứng với số lỗ lũy kế đến 31/12/2003 với tổng giá trị là: 35.218.782.406 đồng, chi tiết:

· Xóa nợ thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2003 cho Nhà máy Đường thô Tây Ninh thuộc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa với số tiền: 11.205.656.556 đồng.

· Xóa nợ lãi vay của Nhà máy Đường thô Tây Ninh thuộc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tính đến ngày 31/12/2003 với số tiền: 24.013.125.850 đồng.

Vì vậy, đến thời điểm 31/12/2005 Công ty CP Đường Biên Hòa không còn lỗ lũy kế.
Đối với sự tăng đột biến của hàng tồn kho thời điểm 30/09/2006:

· Theo số liệu thể hiện trên Bảng cân đối kế toán, giá trị hàng tồn kho đầu năm (thời điểm 31/12/2005) là 63.315.704.667 đồng, giá trị hàng tồn kho thời điểm 30/09/2006 là 130.116.211.850 đồng.

· Về sự gia tăng đột biến của hàng tồn kho do những nguyên nhân chủ yếu như sau:

· Do tính thời vụ của ngành mía đường, thông thường vụ sản xuất bắt đầu từ tháng 11 năm trước và kết thúc vào tháng 03 hoặc tháng 04 năm sau, nên việc dự trữ hàng tồn kho giữa các kỳ không giống nhau. Việc dự trữ hàng tồn kho còn tùy thuộc vào tình hình cung - cầu hàng hóa trên thị trường.
· Vào thời điểm cuối năm, do đang trong vụ sản xuất nên số lượng dự trữ và giá trị dự trữ đường nguyên liệu thấp hơn các thời điểm khác trong năm. Cụ thể: lượng đường dự trữ thời đểm 31/12/2005 là 6.090 tấn đường các loại.
· Lượng đường dự trữ thời điểm 30/09/2006 là 13.516 tấn đường các loại, gấp đôi thời điểm 31/12/2005, vì vậy giá trị hàng tồn kho tăng tương ứng.

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2005
Năm 2005 là năm thứ 5 Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp sau khi được CPH. Vốn hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên chi phí trả lãi vay khá cao. Tuy nhiên, do năm 2006 Công ty sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn nên góp phần tiết kiệm chi phí với lãi vay giảm 15% so với năm 2005.
Nhờ sự nỗ lực chủ quan, năng động, sáng tạo của HĐQT, Ban Giám đốc, sự phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV cùng với yếu tố khách quan của thị trường (giá đường ổn định và tăng cao vào cuối năm) góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

Đồng thời trong năm 2005 Công ty được Nhà nước hỗ trợ về tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số tiền được Nhà nước hỗ trợ là 35.218.782.406 đồng. Đến thời điểm 31/12/2005 Công ty không còn lỗ lũy kế.
Tất cả đã góp phần làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ngày càng ổn định và phát triển hơn.


8. Vị trí của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Cho đến nay Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có thể tự tin khẳng định thương hiệu Đường Biên Hòa là một trong những thương hiệu mạnh của ngành đường. Tính đến 30/04/2006 ngành sản xuất mía đường Việt Nam còn 37 đơn vị tiếp tục sản xuất, trong đó khu vực Miền Bắc có 11 đơn vị, Miền Trung có 13 đơn vị và Miền Nam có 13 đơn vị. Xét trên phương diện tổng thể, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA là một những đơn vị hàng đầu của ngành đường. Đặc biệt, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA là đơn vị duy nhất có nhà máy luyện đường chuyên biệt, có khả năng sản xuất đường luyện quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ. Đồng thời, Công ty có đủ năng lực cung ứng kịp thời sản phẩm có chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.
Trong ngành mía đường Việt Nam, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA là đơn vị duy nhất được Người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục 10 năm kể từ khi danh hiệu này ra đời. Đây là một danh hiệu rất có giá trị do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. 
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Mặt khác, sản phẩm đường tinh luyện của Công ty được sản xuất đa dạng như đường bao 50kg phục vụ sản xuất, cung ứng cho thị trường; đường nhuyễn; đường mịn. Đường túi các loại phục vụ tiêu dùng trực tiếp 1kg; 0,5kg; 0,4kg; 0,3kg; đường que 8gr…Có thế nói trên thị trường tiêu dùng đường, duy nhất chỉ có CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA là đơn vị cung ứng sản phẩm đường phong phú, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cho mọi đối tượng. Danh mục sản phẩm bao gồm các loại sau:

	TÊN SẢN PHẨM
	TÊN SẢN PHẨM

	Đường RE bao 50kg
	Đường RE 0,5kg/túi (cành mai)

	Đường RS bao 50kg
	Đường RE 1kg/túi – “B”

	Đường RE cây 12kg
	Đường RE 0,5kg/túi – “B”

	Đường tinh luyện Vitamin A 1kg/túi
	Đường xanh lá 1kg/túi

	Đường tinh luyện Vitamin A 0,5kg/túi
	Đường xanh lá 0,5kg/túi

	Đường cát trắng Vitamin A 1kg/túi
	Đường xanh lá 0,4kg/túi

	Đường cát trắng Vitamin A 0,5kg/túi
	Đường xanh lá 0,3kg/túi

	Đường RE 1kg/túi
	Đường que 8gr hộp nhựa vuông

	Đường RE 0,5kg/túi
	Đường que 8gr hộp nhựa tròn

	Đường RE 1kg/túi (cành mai)
	Đường que 8gr túi in


Cho đến nay thị phần đường Biên Hoà đã chiếm gần 10% thị trường đường trong nước, riêng kênh tiêu dùng trực tiếp (đường túi) Công ty chiếm khoảng 60-70% thị phần cả nước. Đặc biệt, sản phẩm đường có bổ sung vitamin A có tên thương phẩm là “ SugarA” đã được Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia đánh giá cao về chất lượng sản phẩm mang đến cho cộng đồng lợi ích thiết thực, phù hợp. Đây là những đặc điểm về sự phong phú của sản phẩm mà các đơn vị khác không có được.

Ngoài tính phong phú của sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa còn tỏ rõ ưu thế về chất lượng sản phẩm. Chính chất lượng sản phẩm đã làm nên thương hiệu “Đường Biên Hòa”. 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Đến nay, đường vẫn là sản phẩm được nhiều nước trên thế giới (đối với những nước có sản xuất) đưa vào danh mục hàng nông sản nhạy cảm và được bảo hộ bằng nhiều chính sách, trong đó có chính sách thuế quan và phi thuế quan. Ở nước ta, ngoài giải pháp bảo hộ bằng thuế suất cao (30-40%), Chính phủ vẫn còn áp dụng giấy phép nhập khẩu đường.
Về tình hình sản xuất và tiêu thụ đường trên thế giới. Theo lộ trình ngành đường của các nước trong khối EU, trợ cấp cho ngành đường (trồng củ cải đường) sẽ giảm (bỏ trợ giá), diện tích trồng củ cải đường dự kiến sẽ giảm cụ thể: vụ 2005 – 2006 sản lượng 20,45 triệu tấn, vụ 2006 - 2007 sản lượng 16,6 triệu tấn. Một số nước cung cấp đường lớn trên thế giới như Brazil, Colombia, Mỹ… sẽ thực hiện chương trình năng lượng sạch trong đó có ethanol được sản xuất từ nước mía. Việc sử dụng nước mía vào sản xuất ethnol bổ sung nhiên liệu sẽ tiếp tục có tác động lớn đến quan hệ cung - cầu về đường trên thế giới. Do vậy, ngành đường có nhiều thuận lợi trong tương lai.

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung của thế giới

Định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước

Chương trình sản xuất đạt 1 triệu tấn đường/năm được triển khai thực hiện từ năm 1995, đến nay đã hoàn thành. Quá trình thực hiện và kết quả hiện tại cho thấy có một số bất cập nhất định. Tuy nhiên thực tế cho thấy Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ liên quan đã định hướng cũng như hỗ trợ bằng các quyết định nhằm phát triển ngành sản xuất mía đường trong nước. Đây cũng là định hướng phù hợp với xu thế chung của thế giới đối với ngành mía đường. Sản lượng sản xuất đường của cả nước hiện nay đã vượt trên 1 triệu tấn/năm, nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Trong xu thế phát triển này, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa phấn đấu đưa sản lượng lên trên 100.000 tấn/năm đường tinh luyện, đảm bảo giữ 10% thị phần đường trong nước.
Trước xu thế phát triển chung của ngành đường trên thế giới, việc định hướng và hỗ trợ ngành đường của Chính Phủ là phù hợp. Để tiến tới hội nhập vào WTO trong năm 2006, riêng với ngành đường Chính Phủ đã có các bước hỗ trợ cụ thể :

· Chương trình đầu tư phát triển đưa năng suất sản xuất đường lên 1 triệu tấn/năm.

· Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 về việc tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường.
· Lộ trình thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu đường theo Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) để tham gia khu vực mậu dịch tự do khối ASEAN như sau :

Đvt :(%)

	Mặt hàng
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Đường thô
	30
	30
	30
	20
	10
	5

	Đường tinh luyện
	40
	40
	30
	20
	10
	5


Như vậy từ năm 2008, ngành đường trong nước chính thức bước dần vào sân chơi bình đẳng với khu vực ASEAN và thế giới.

Xu thế chung của ngành đường thế giới

Trong bối cảnh chung của ngành đường thế giới và trong nước đang trong xu thế có lợi:
Đến nay, các nước có sản lượng sản xuất và xuất khẩu đường đứng đầu thế giới như : Brazil, Ấn Độ, Úc, Thái Lan…đều đã bước vào thực hiện cắt giảm hỗ trợ xuất khẩu cho ngành đường. Như vậy, ngành đường thế giới sẽ tiến tới có sân chơi chung áp dụng cùng luật chơi, sẽ tồn tại và phát triển theo các qui luật kinh tế. Đến nay, ngoài việc sử dụng đường với các hình thức tiêu thụ truyền thống, ngành mía đường bước vào phát triển sản xuất Ethanol từ mía đường. Điều này đã giúp gia tăng sức tiêu thụ đường, tạo thuận lợi cho gia tăng sản xuất. Theo thống kê của các tổ chức hoạt động trong ngành đường thế giới, sản lượng tiêu thụ và cung ứng đường trên thế giới cụ thể như sau:
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Dễ dàng nhận thấy hai xu hướng chung của thị trường đường thế giới:
· Sản lượng cung cầu đường thế giới khá cân đối

· Sản lượng năm sau có xu hướng tăng hơn năm trước

Định hướng phát triển của Công ty:
Hiện nay, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, các Công ty đều phải tìm biện pháp tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ, hạ giá thành sản phẩm. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang khẩn trương hoàn thiện các dự án:
· Đưa lò hơi đốt than công nghệ thế hệ mới với công suất 30 tấn hơi/giờ vào hoạt động, nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm.

· Xây dựng và phát triển cụm chế biến công nghiệp phía tây sông Vàm cỏ đông, chủ động nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động sản xuất với mục tiêu cung ứng ra thị trường 100.000 tấn đường tinh luyện hàng năm.

Định hướng phát triển của Công ty phù hợp với các chính sách của Nhà nước và xu hướng phát triển chung của ngành đường thế giới.
9. Chính sách đối với người lao động

9.1 Cơ cấu lao động:
Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 20/10/2006 là 765 người. Cơ cấu lao động phân theo trình độ được thể hiện dưới bảng sau:

	Phân theo trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	- Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học:
	131
	17,12

	- Cán bộ có trình độ trung cấp:
	156
	20,39

	- Lao động có tay nghề:
	266
	34,77

	- Lao động phổ thông:
	212
	27,72

	Tổng cộng:
	765
	100,00


9.2 Chính sách đối với người lao động:
· Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện.
· Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
· Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
· Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
· Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm gia tăng về chất.
· Chính sách đào tạo nguồn nhân lực.
10. Chính sách cổ tức
Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

· Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

· Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp.

· Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất tỷ lệ cổ tức phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
· Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức số cổ tức dự kiến.

Cổ tức năm 2005 là 20%/năm trên mệnh giá, tương đương 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2006, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 là 10%, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu.

11.   Tình hình hoạt động tài chính

11.1.  Các chỉ tiêu cơ bản 

Trích khấu hao tài sản cố định:

Ngày 12/12/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 206/2003/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định 166/1999/QĐ-BTC quy định các tỷ lệ khấu hao được áp dụng tại Việt Nam. Công ty đã áp dụng Quyết định mới này kể từ ngày 01/01/2004; tuy nhiên việc áp dụng này không làm thay đổi các tỷ lệ khấu hao được áp dụng cho các năm trước đó. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

	Tài sản
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	05-10

	Máy móc, thiết bị
	05-10

	Phương tiện vận tải
	06-10

	Thiết bị văn phòng
	05-06


Mức lương bình quân:
Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2005 là: 2.209.800 đồng/người/tháng.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn.

Các khoản phải nộp theo luật định (phát sinh năm 2005 và 09 tháng năm 2006):











ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	09 tháng năm 2006

	Thuế GTGT hàng bán nội địa
	10.666.064.631
	6.946.890.310

	Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	1.812.334.684
	10.778.833.076

	Thuế TTĐB
	1.766.864.355
	1.234.713.588

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	4.700.827.633
	3.462.080.267

	Thuế xuất nhập khẩu
	7.303.358.035
	48.715.754.240

	Các loại thuế khác
	71.262.466
	47.155.540

	TỔNG CỘNG
	26.320.711.804
	71.185.427.021


Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

· Quỹ đầu tư và phát triển: được trích lập 10% – 20%  từ lợi nhuận sau thuế.
· Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% từ lợi nhuận sau thuế của Công ty và sẽ trích nộp cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Công ty;

· Quỹ khen thưởng – phúc lợi: được trích lập 5% – 15%  từ lợi nhuận sau thuế.

Tình hình trích lập các quỹ tại Công ty như sau:











ĐVT: ngàn đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Tỷ lệ/LN sau thuế (%)

	Quỹ đầu tư phát triển
	12.038.899
	38,75

	Quỹ dự phòng tài chính
	 1.553.089
	5,00

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	 3.727.415
	12,00


Việc trích lập các quỹ, cũng như phân phối lợi nhuận của Công ty do Đại Hội đồng cổ đông quyết định vào các kỳ Đại Hội cổ đông thường niên hàng năm theo đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty.
Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty chỉ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2006 là 10%/mệnh giá với số tiền 8.100.000.000 đồng và tạm trích quỹ khen thưởng - phúc lợi 5.143.824.879 đồng tương ứng với 15% lợi nhuận sau thuế của 06 tháng đầu năm 2006.
Tổng dư nợ vay

ĐVT: ngàn đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	09 tháng

năm 2006

	Vay ngắn hạn 
	135.885.906
	133.671.795
	156.369.017

	Vay dài hạn 
	204.754.271
	170.136.345
	186.803.011

	Vay dài hạn đến hạn trả
	0
	18.764.278
	6.220.268


Tình hình công nợ hiện nay:

Các khoản phải thu:










ĐVT: ngàn đồng

	Chỉ tiêu


	Năm 2004
	Năm 2005
	09 tháng năm 2006

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Phải thu khách hàng
	52.708.508
	899.940
	29.854.099
	1.340.554
	49.560.013
	1.340.554

	Trả trước cho người bán
	33.384.690
	0
	83.142.587
	554.340
	90.733.915
	792.452

	Phải thu khác
	25.920.411
	0
	8.775.594
	0
	8.049.641
	0


Các khoản phải trả:

ĐVT: ngàn đồng

	Chỉ tiêu


	Năm 2004
	Năm 2005
	Quý III năm 2006

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Phải trả cho người bán
	52.686.766
	0
	36.598.442
	0
	20.049.045
	0

	Người mua trả tiền trước
	22.776.907
	0
	8.243.567
	0
	538.906
	0

	Phải trả công nhân viên
	2.349.553
	0
	4.512.933
	0
	7.685.046
	0

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	15.896.908
	0
	6.562.664
	0
	3.022.699
	0

	Các khoản phải trả khác
	22.828.447
	0
	6.194.237
	0
	22.540.476
	0


11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	09 tháng năm 2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
	 
	 
	

	TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	0,84
	1,03
	1,17

	+ Hệ số thanh toán nhanh
	
	
	

	TSLĐ – Hàng tồn kho
	0,47
	0,74
	0,60

	Nợ ngắn hạn
	
	
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản
	0,88
	0,78
	0,76

	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu
	7,17
	3,50
	3,11

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho
	5,40
	5,79
	5,68

	Giá vốn hàng bán
	
	
	

	Hàng tồn kho bình quân
	
	
	

	+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	0,92
	1,09
	1,00

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	0,04
	0,06
	0,08

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	0,27
	0,31
	0,32

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	0,03
	0,07
	0,08

	 + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	0,05
	0,07
	0,08


12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 
12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

a).  Chủ tịch HĐQT - Bà Phạm Thị Sum 
	Họ và tên: 
	Phạm Thị Sum

	Giới tính:   
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	02/02/1944

	Nơi sinh: 
	Phổ An - Đức Phổ - Quảng Ngãi

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Quảng Ngãi

	Địa chỉ thường trú: 
	Số 20/22 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, Tp. HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 3836202

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Cử nhân báo chí

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1944 đến 1971 sinh ra, lớn lên đi học và tốt nghiệp đại học.

· Từ năm 1971 đến 1975 công tác tại NM Vật Liệu Bưu Điện Hà Nội thuộc Tổng Cục Bưu Điện Việt Nam nay là Bưu Chính Viễn Thông.

· Từ năm 1976 đến 1985 công tác tại Liên Hiệp Mía Đường II thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam. (chức vụ cao nhất: Phó Tổng Giám đốc).

· Từ năm 1986 đến nay công tác tại Công ty Đường Biên Hòa cho đến khi cổ phần hóa từ tháng 05/2001. 

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – 
nhiệm kỳ I: 2001 - 2004.

Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ II: 2004 - 2007.

	Số cổ phần nắm giữ: 
	61.650

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Chồng  - Võ Văn Hàng sở hữu: 129.325CP

Em -  Phạm Thị Dung sở hữu:    14.690CP


b).  Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Xuân Trình
	Họ và tên: 
	Nguyeãn Xuaân Trình

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	14/05/1953

	Nơi sinh: 
	Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

	Địa chỉ thường trú: 
	01/L6 KP. I, P. Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 3836241

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1972 đến 1977 nhập ngũ và phục vụ trong quân đội NDVN.

· Từ năm 1977 đến 1981 sinh viên Đại học Kinh Tế TP. HCM.

· Từ năm 1981 đến 1983 nhân viên phòng KH Nhà máy Đường Biên Hòa.

· Từ năm 1983 đến 1988 Phó phòng và trưởng phòng KH Nhà máy Đường Biên Hòa.

· Từ năm 1988 đến 2002 Phó Giám đốc Công ty Đường Biên Hòa và Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ năm 2002 đến 2004 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Đường Tây Ninh trực thuộc Công ty Đường Biên Hòa.

· Từ năm 2004 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa. 

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó chủ tịch HĐQT (từ năm 2001) kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004 

	Số cổ phần nắm giữ: 
	40.050

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Vợ - Thái Thị Diện sở hữu: 43.720 CP

Em - Nguyễn Xuân Thu sở hữu:  10.220CP

Em - Nguyễn Xuân Tích sở hữu:   7.185CP


c).  Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Cường
	Họ và tên: 
	Nguyễn Thanh Cường

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	26/05/1954

	Nơi sinh: 
	Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

	Địa chỉ thường trú: 
	135 Cư xá Công ty CP Đường Biên Hòa - Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 3836986

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư hóa

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1971 đến 1975 Bộ đội Bộ Tư Lệnh Miền B2

· Từ năm 1975 đến 1980 học tại trường Đại Học Tổng Hợp Tp. HCM

· Từ năm 1981 đến 2006 làm việc tại Công ty CP Đường Biên Hòa. 

Chức vụ: Quản đốc PX Đường luyện, PX rượu, Trưởng phòng KH-KT, Phó Giám đốc Công ty

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT (từ năm 2001) kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001

	Số cổ phần nắm giữ: 
	24.000

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Vợ - Nguyễn Kim Oanh sở hữu: 10.400CP


d).  Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Lộc
	Họ và tên: 
	Nguyễn Văn Lộc

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	13/09/1955

	Nơi sinh: 
	Biên Hòa - Đồng Nai

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú: 
	09/02 KP I, P. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	Khoâng coù

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ kinh tế

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1955 đến 1978 sinh ra, lớn lên, đi học và tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM.

· Từ năm 1978 đến 1990  công tác tại Công ty Đường Biên Hòa.

· Từ năm 1990 đến 1996 nghỉ ở nhà.

· Từ năm 1996 đến 2004 công tác tại Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ năm 2004 đến 2005 nghỉ ở nhà.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT từ năm 2001

	Số cổ phần nắm giữ: 
	10.000

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù 

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Vợ - Vũ Thị Hằng sở hữu: 66.050CP


e).  Thành viên HĐQT - Ông Bùi Văn Lang

	Họ và tên: 
	Bùi Văn Lang

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	20/02/1962

	Nơi sinh: 
	Quảng Ngãi

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Quảng Ngãi

	Địa chỉ thường trú: 
	9A2 khu Dân Cư P. An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 3836994

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 


	· Từ tháng 10/1985 đến 1995 công tác tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Đường Biên Hòa.

· Từ năm 1995 đến 1997 Phó Phòng Kế toán Tài chính Công ty Đường Biên Hòa.

· Từ năm 1998 đến 2002 Kế toán trưởng Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ năm 2003 đến 2005 Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ năm 2005 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT (từ năm 2001) kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2005

	Số cổ phần nắm giữ: 
	30.000

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


f).  Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Phát
	Họ và tên: 
	Traàn Taán Phaùt

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	17/02/1959

	Nơi sinh: 
	Long An

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	Địa chỉ thường trú: 
	97 Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	08. 8648326

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Đại học Kinh tế Tp. HCM, ĐH Bách Khoa Tp. HCM

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1982 đến 1987 làm việc tại XN Vật Tư & kỹ thuật chuyên dùng (Tổng Công ty Mía Đường II).

· Từ năm 1988 đến 2002 làm việc tại Công ty XNK & KD Tổng Hợp Mía Đường (Tổng Công ty Mía Đường II).
· Từ năm 2002 đến 2003 làm việc tại Công ty CP XNK & KD Tổng Hợp Mía Đường.

· Từ năm 2003 đến nay làm việc tại Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công, chức vụ Trưởng phòng Kinh Doanh.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (từ năm 2004), Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công

	Số cổ phần nắm giữ: 
	784.065 (đại diện cho Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công)

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


g).  Thành viên HĐQT - Ông Trần Phước Anh

	Họ và tên: 
	Trần Phước Anh

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	19/07/1963

	Nơi sinh: 
	Nghĩa Đàn - Nghệ An

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định

	Địa chỉ thường trú: 
	38 KP. 6, P. Long Bình, Biên Hòa - Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	066. 825558

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân QTKD

	Quá trình công tác: 


	· Từ tháng từ 01/1989 đến nay công tác tại công ty CP Đường Biên Hòa

Chức vụ đã qua:

Năm 1992 Phó quản đốc PX Dệt Bao Đay

Năm 1995 Quản đốc PX Dệt Bao Đay

Năm 1999 Trưởng Phòng Tổ chức lao động

Năm 2003 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Nhà máy Đường Tây Ninh trực thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa
Năm 2004 Giám đốc Nhà máy Đường Tây Ninh trực thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT (từ năm 2004) kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Đường Biên Hòa, Giám đốc Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh trực thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2005

	Số cổ phần nắm giữ: 
	14.235

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


h).  Thành viên HĐQT - Ông Thái Văn Trượng

	Họ và tên: 
	Thái Văn Trượng

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	11/09/1954

	Nơi sinh: 
	Vuõng Lieâm - Vónh Long

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Vuõng Lieâm - Vónh Long

	Địa chỉ thường trú: 
	478 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	08. 9400198

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1977 đến 1979 Trợ lý kế họach - Phòng tham mưu kế họach - Cục Xây Dựng Kinh Tế Quân Khu 7.

· Từ năm 1979 đến 1983 Cán bộ Kế họach - Phòng Kế họach Thống kê Công ty Đường Miền Nam và Liên Hiệp Mía Đường II.

· Từ năm 1983 đến 1989 Phó phòng Kế họach Thống kê - Liên Hiệp Mía Đường II.

· Từ năm 1989 đến 1990 Phó Ban cung ứng Xuất nhập khẩu - Liên Hiệp Mía Đường II.

· Từ năm 1990 đến 1996 Trưởng Ban cung ứng Xuất nhập khẩu - Liên Hiệp Mía Đường II.

· Từ năm 1996 đến 1998 Phó Giám đốc phụ trách Công ty XNK & KD Tổng Hợp Mía Đường - Tổng Công ty Mía Đường II.

· Từ năm 1998 đến 2004 Phó phòng Kế Hoạch Đầu Tư XDCB - Tổng Công ty Mía Đường II.

· Từ năm 2004 đến nay Trưởng ban Kinh doanh và Dịch vụ - Tổng Công ty Mía Đường II.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004, Trưởng ban Kinh doanh và Dịch vụ - Tổng Công ty Mía Đường II

	Số cổ phần nắm giữ: 
	1.792.500 (đại diện cho Tổng Công ty Mía Đường II)

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: 
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


j).  Thành viên HĐQT - Ông Phạm Công Hải

	Họ và tên: 
	Phạm Công Hải

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	05/02/1962

	Nơi sinh: 
	Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Bình Trị Đông, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

	Địa chỉ thường trú: 
	103/23 tổ 06, KP3, P.Trung Dũng, Biên Hòa-Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	066. 821995

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân QTKD

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1962 đến 1981 còn nhỏ, học sinh cấp I, II, III.

· Từ năm 1981 đến 1986 học tại Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM.

· Từ năm 1986 đến tháng 09/1989 làm việc tại Công ty Thực Phẩm Nông Sản Đồng Nai.

· Từ tháng 10/1989 cho đến nay làm việc tại Công ty CP Đường Biên Hòa (trong đó từ năm 1993 đến 1997 học thêm tại Trường ĐH Mở Bán Công Tp. HCM ngành QTKD).
· Từ tháng 10/2005, Phó Giám đốc thường trực Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên HĐQT từ năm 2004 kiêm Phó Giám đốc thường trực Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh.

	Số cổ phần nắm giữ: 
	28.955

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Vợ  - Hồ Thể Loan sở hữu: 5.310 CP


12.2. Danh sách Ban Kiểm soát
a).  Trưởng Ban Kiểm soát - Ông Võ Văn Nhu 

	Họ và tên: 
	Voõ Vaên Nhu

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	16/05/1960

	Nơi sinh: 
	Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

	Địa chỉ thường trú: 
	KP. 10, P. An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 836075

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Trung cấp tổ chức cán bộ, chứng chỉ Đại Học Công Đoàn

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1978 đến 1982 đi bộ đội đơn vị trinh sát, tỉnh đội Đồng Nai, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ Quản lý.

· Từ năm 1982 đến nay làm việc tại Công ty CP Đường Biên Hòa.

Chức vụ :

Năm 1983 đến 1994 làm Bí thư Đoàn Thanh Niên Công ty.

Năm 1995 đến nay Chủ tịch công đoàn Công ty, kiêm Trưởng ban kiểm soát.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001

	Số cổ phần nắm giữ: 
	22.310

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Con - Võ Cao Toàn sở hữu: 2.980 CP


b).  Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Bé Bảy 

	Họ và tên: 
	Nguyễn Văn Bé Bảy

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	15/12/1962

	Nơi sinh: 
	Tieàn Giang

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

	Địa chỉ thường trú: 
	359 Trần Xuân Soạn, Quận 07, Tp.HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	08. 8259546

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Đại học tài chính kế toán

	Quá trình công tác: 


	· Kế toán trưởng XN Vật Tư  Kỹ Thuật Chuyên Dùng - Liên Hiệp Mía Đường II

· Kế toán trưởng Công ty XNK & KD Tổng Hợp Mía Đường - Tổng Công ty Mía Đường II.

· Kế toán trưởng Công ty Đường Bình Dương - Tổng Công ty Mía Đường II.

· Phó Phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Mía Đường II.
· Từ 05/10/2006 – Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Mía Đường II.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Mía Đường II. 

	Số cổ phần nắm giữ:
	30.000 (đại diện cho Tổng Công ty Mía Đường II)

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


c).  Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Thành

	Họ và tên: 
	Nguyễn Văn Thành

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	10/04/1964

	Nơi sinh: 
	Thừa Thiên - Huế

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phú Dương - Phú Vang - Thừa Thiên – Huế

	Địa chỉ thường trú: 
	43D3/54/5 Cư xá Hồ Văn Huê, Phường 9,

Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 913515

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Đại học Quản trị kinh doanh

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1988 đến 1989 Kế toán trưởng Xí nghiệp Len Thanh Niên Huế.

· Từ năm 1992 đến 1993 cán bộ tín dụng NH Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp.

· Từ năm 193 đến 1998 Trưởng phòng KH - Kinh Doanh NH Sài Gòn Thương Tín - CN Sài Gòn.

· Từ năm 1999 đến 2001 Phó Giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín - CN Sài Gòn.

· Từ năm 2002 đến 02/2003 Phó Phòng KiểmTra Kiểm Toán - NH Sài Gòn Thương Tín.

· Từ tháng 02/2003 đến nay Giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín - CN Đồng Nai.
· Từ năm 2004 đến nay thành viên BKS Công ty CP Đường Biên Hòa.
· Từ tháng 08/2006 đến nay Giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004, Giám đốc NH Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp 

	Số cổ phần nắm giữ: 
	900.000 (đại diện cho NH TMCP Sài Gòn Thương Tín)

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


d).  Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Nguyễn Cao Thắng
	Họ và tên: 
	Nguyeãn Cao Thaéng

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	03/07/1964

	Nơi sinh: 
	Phan Thiết - Bình Thuận

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Phan Thiết -  Bình Thuận

	Địa chỉ thường trú: 
	01/12/41 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	061. 3836199

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư hóa

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1989 đến nay công tác tại Công ty CP Đường Biên Hòa, thông qua các chức vụ sau :

· Từ năm 1989 đến 1993 Tổ trưởng sản xuất.

· Từ năm 1993 đến 1995 Trưởng ca sản xuất.

· Từ năm 1995 đến 1999 Phó Quản đốc phân xưởng sản xuất.

· Từ năm 1999 đến nay Quản đốc phân xưởng Đường, thành viên Ban kiểm soát.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001 kiêm Quản đốc phân xưởng Đường - Công ty CP Đường Biên Hòa 

	Số cổ phần nắm giữ: 
	5.420

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


e).  Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Phạm Văn Hiệp

	Họ và tên: 
	Phạm Văn Hiệp

	Giới tính:   
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	08/08/1968

	Nơi sinh: 
	Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

	Địa chỉ thường trú: 
	96C2 Khu phố 3, Phường 01, Thị xã Tây Ninh

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	066. 824689

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân Đại học Kinh tế

	Quá trình công tác: 


	· Từ năm 1993 đến 1994 làm việc tại Công ty TNHH Sài Gòn Thời Trang, chức vụ Quản trị Xí nghiệp may.

· Từ năm 1994 đến 1999 làm việc tại Công ty Mía Đường Tây Ninh.

· Từ năm 1999 đến nay làm việc tại Nhà máy Đường Tây Ninh trực thuộc Công ty CP Đường Biên Hòa

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2004 kiêm Phó trưởng phòng Kế Hoạch - Vật Tư Nhà máy Đường Tây Ninh 

	Số cổ phần nắm giữ: 
	4.690

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Khoâng coù

	Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:
	Khoâng coù

	Những người có liên quan:
	Khoâng coù


12.3. Danh sách Ban Giám đốc
a).  Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Xuân Trình

Xem lý lịch phần b). của Hội Đồng Quản Trị

b).  Phó Tổng Giám đốc - Ông Bùi Văn Lang

Xem lý lịch phần e). của Hội Đồng Quản Trị

c).  Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Phước Anh

Xem lý lịch phần g). của Hội Đồng Quản Trị

d).  Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thanh Cường

Xem lý lịch phần c). của Hội Đồng Quản Trị
e).  Kế toán trưởng - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
	Họ và tên: 
	Nguyễn Hoàng Tuấn

	Giới tính: 
	Nam

	Ngày tháng năm sinh:
	19/08/1977

	Nơi sinh:
	Biên Hòa - Đồng Nai

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Biên Hòa - Đồng Nai

	Địa chỉ thường trú: 
	15/12B, KP 3, P. Trảng Dài, Biên Hòa - Đồng Nai

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	061. 3836302

	Trình độ văn hóa:
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác:

 
	· Từ tháng 04/2000 đến tháng 05/2001 công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Đường Biên Hòa.

· Từ tháng 05/2001 đến tháng 09/2003 công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ tháng 09/2003 đến tháng 11/2005 Phó Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Đường Biên Hòa.

· Từ tháng 11/2005 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Đường Biên Hòa.

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Kế toán trưởng Công ty CP Đường Biên Hòa

	Số cổ phần nắm giữ:
	5.000

	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: Không


13. Tài sản

Tính đến ngày 31/12/2005:

	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	TLCL

	I
	TSCĐ Hữu hình
	352.950.323.155
	264.639.286.595
	75%

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	77.050.210.289
	50.922.277.856
	66%

	2
	Máy móc thiết bị
	270.356.591.143
	210.890.411.558
	78%

	3
	Phương tiện vận tải
	4.000.406.526
	2.048.019.103
	51%

	4
	Thiết bị văn phòng
	1.543.115.196
	778.578.078
	50%

	5
	TSCĐ khác
	0
	0
	0%

	II
	TSCĐ Vô hình
	4.588.065.800
	3.643.746.823
	79%

	1
	CP sử dụng đất tại Công ty 
	49.166.667
	36.175.208
	74%

	2
	CP sử dụng đất tại NM Tây Ninh
	1.165.831.574
	945.224.139
	81%

	3
	CP sử dụng đất tại NT Thành Long
	3.373.067.560
	2.662.347.476
	79%

	
	Tổng cộng
	357.538.388.955
	268.283.033.418
	75%


+ Đất đai, nhà xưởng: 

	Bất động sản
	Quy mô
	Mục đích sử dụng
	Tình trạng SH

	ĐẤT ĐAI: 
	
	
	

	Tại KCN Biên Hòa I
	198.246 m2
	Xây dựng trụ sở chính Công ty
	Đất thuê dài hạn

	Tại Thị xã Tây Ninh
	96.388 m2
	Xây dựng NM Đường Biên Hòa - Tây Ninh
	Quyền sử dụng dài hạn

	Tại Huyện Châu Thành -  Tây Ninh
	9.600.000 m2
	Nông trường mía Thành Long
	Quyền sử dụng dài hạn

	Tại 27C Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre (Nhà, đất)
	1.071 m2
	Cho thuê
	Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà dài hạn

	Tại 120C3 Đường 884 - Sơn Đông-Bến Tre (Nhà, đất)
	2.080 m2
	Cho thuê
	Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà dài hạn

	NHÀ, XƯỞNG
	
	
	

	Tại KCN Biên Hòa I
	· Nhà văn phòng
· PX Đường

· PX Rượu

· …
	Đang sử dụng
	Quyền sở hữu dài hạn

	Tại NM Đường Tây Ninh
	· Nhà văn phòng
· Hệ thống nhà xưởng
· Hệ thống kho chứa

· …
	Đang sử dụng làm văn phòng, nhà xưởng
	Quyền sở hữu dài hạn

	Hệ thồng các nhà kho tại KCN Biên Hòa I
	15.300 m2
	Đang cho thuê
	Quyền sở hữu dài hạn


14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu đồng
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2006
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với 2007

	Doanh thu thuần
	690.812
	740.000
	7,12%
	825.000
	11,48%

	Lợi nhuận sau thuế
	37.000
	55.000
	48,64%
	60.500
	10,00%

	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	5,35%
	7,43%
	
	7,33%
	

	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	19,27%
	20,00%
	
	22,00%
	

	Tỷ suất cổ tức 
	20%
	20%
	
	20%
	


15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Chứng khoán Đầu tư xin đưa ra đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trong giai đoạn từ năm 2006-2008 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Công ty Chứng khoán Đầu tư cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa dự kiến trong giai đoạn 2006-2008 là phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty
Không có

17. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 
Không có

PHẦN IV – CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá
10.000 đồng / cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến niêm yết 
 16.200.000 cổ phần
4. Giá niêm yết dự kiến
 40.000 đồng / cổ phần
5. Phương pháp tính giá
a). Theo giá trị sổ sách thời điểm 20/10/2006:
- Vốn chủ sở hữu thời điểm 30/09/2006:
129.311.330.126 đồng

- Số lượng cổ phần đang lưu hành thời điểm 30/09/2006:
8.100.000 cổ phần

- Vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung:
219.336.840.000 đồng

- Tổng vốn chủ sở hữu thời điểm 20/10/2006:
348.648.170.126 đồng

- Số lượng cổ phần thời điểm 20/10/2006:
16.200.000 cổ phần

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần:

Nguồn vốn chủ sở hữu (ngày 20/10/2006)       348.648.170.126

      Tổng số cổ phiếu đang lưu hành                      16.200.000

b). Theo kết quả bán đấu giá cổ phần tại TTGDCK TP. HCM ngày 27/09/2006:
Giá đấu thành công bình quân là:                                             42.311 đồng/cổ phần
6. Cổ phần hạn chế chuyển nhượng:

· Số lượng cổ phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cam kết nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết là 965.186 cổ phần.

· Số lượng cổ phần CBCNV của Công ty được Nhà nước bán chậm trả theo diện lao động nghèo khi cổ phần hóa DNNN còn nợ đến thời điểm 20/10/2006 là 45.670 cổ phần (với giá ưu đãi 70% mệnh giá). Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng khi CBCNV trả hết nợ cho Nhà nước. 
7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa không quy định giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.

Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết giao dịch trên TTGDCK thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại Công ty hiện nay là 19,66% (tính đến 20/10/2006).
8. Các loại thuế có liên quan
Theo Thông tư 74/2000/TT-BTC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TT ngày 27/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với những tổ chức có chứng khoán được niêm yết, ngoài việc được hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Theo Công văn số 11924/TC-CST về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết, các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Tuy nhiên theo công văn số 10997/BTC-CST, kể từ ngày 1/1/2007, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 và số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 về ưu đãi thuế TNDN đối với các tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán. Các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tại các TTGDCK trước ngày 1/1/2007 sẽ vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 và 5248 cho thời gian còn lại. 

Theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán. Theo đó thì:

· Về thuế GTGT

Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT đối với các hoạt động: Môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số lĩnh vực khác được quy định tại điểm 1, mục II Thông tư 100/2004.

· Về thuế TNDN

Theo tiết 2.1, điểm 2, mục III Thông tư 100/2004 các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế TNDN.

Các tổ chức khác quy định tại tiết 2.2, điểm 2, mục III Thông tư 100/2004 được thay thế theo điểm 1 Thông tư 72/2006/TT-BTC.
· Thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành
PHẦN V – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT
1. Tổ chức tư vấn:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Website

: www.bsc.com.vn
Email 

: service@bsc.com.vn
Trụ sở

: Tầng 10, toà nhà VINCOM A, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại
: (84-4) 2200 668

Fax
: (84-4) 2200 669

Chi nhánh BSC tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ
: Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại
: (84-8) 9142 956
Fax
: (84-8) 8218 510

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - CN TPHCM

Địa chỉ
: 29 Võ Thị Sáu, Quận I, TP.HCM
Điện thoại
: (08) 8.205.944 – Fax: 8.205.942 

PHẦN VI – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Công ty xin lưu ý các nhà đầu tư về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Công ty khi các nhà đầu tư xem xét việc đầu tư vào Công ty.

1. Rủi ro về kinh tế

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty là căn cứ cơ bản và khá phổ biến cho quyết định của nhà đầu tư. Xem xét sự biến động tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty là gián tiếp dự đoán giá cả của chứng khoán Công ty. Các nhà đầu tư có thể nhận định tình hình sản xuất kinh doanh thông qua các nhân tố kinh tế sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế ổn định và tăng trưởng làm gia tăng nhu cầu đầu tư của xã hội và có thể sẽ làm gia tăng giá chứng khoán trên thị trường. Ngược lại, trong nền kinh tế bất ổn định hoặc chậm phát triển thì giá chứng khoán có thể giảm do nhu cầu đầu tư thấp và rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán sẽ tăng. 

Với tình hình tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các năm tiếp theo dự đoán từ 7,5%/năm đến 8,0%/năm; triển vọng của ngành đường được đánh giá là khả quan cho các năm tiếp theo nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ thuận lợi hơn là rủi ro.
Lãi suất

Sau khi niêm yết, vốn vay của Công ty chiếm khoảng 50-65%, trong đó 20% vay dài hạn với lãi suất ổn định 5,4%/năm, 35% vay ngắn hạn. Vì vậy, lãi vay có tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ giá hối đoái

Tình hình xuất nhập khẩu sản phẩm của Công ty chiếm tỷ trọng ít vì vậy biến động của tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Rủi ro về luật pháp

Việt Nam đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để gia nhập vào tổ chức WTO, cơ hội để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới đang mở ra trước mắt. Việt Nam đang ra sức hoàn thiện hệ thống pháp lý vừa để phù hợp hơn với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới vừa thích hợp với lộ trình hội nhập. Các công ty Việt Nam đang đứng trước các cơ hội làm ăn mới thông thoáng hơn nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về tính biến động pháp lý mang lại. Cụ thể:

· Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới có hiệu lực thi hành vào vào ngày 01/07/2006 sẽ tạo ra những biến động nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần của luật. 

· Các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi cập nhật để kịp thời áp dụng các chuẩn mực kế toán mới ban hành để đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.

· Hệ thống pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam chỉ dưới dạng Nghị định, trong khi đó đề án Luật Chứng khoán đang được xây dựng trong năm 2006. Do đó đây là rủi ro pháp lý có ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán.

3. Rủi ro về bảo hộ và hội nhập
Ngành đường là một trong những ngành được bảo hộ cao của chính phủ bằng các chính sách thuế nhập khẩu (30% với đường thô và 40% với đường trắng). Tuy nhiên thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung trong các nước ASEAN, mặt hàng đường sẽ thuộc diện cắt giảm thuế nhập khẩu và sẽ có mức thuế nhập khẩu 5% vào năm 2010. Hiện nay Nhà nước có động thái giảm thuế nhập khẩu đường cũng như đang dự định tiến đến xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường. Trong khi đó, ngành sản xuất đường hiện đang bị xếp vào ngành có khả năng cạnh tranh thấp do năng suất, chất lượng thấp hơn so với khu vực và giá thành mía, sản phẩm đường cũng cao hơn. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp sản xuất đường không nhanh chóng ổn định nguồn nguyên liệu, sản xuất ra sản phẩm đảm bảo cạnh tranh, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước thì HỘI NHẬP sẽ trở thành nguy cơ hơn là thời cơ. 
4. Rủi ro thị trường 
Hiện nay sản phẩm Công ty nằm trong Top đầu của ngành đường cộng với lượng cung đường trong nước vẫn không đáp ứng đủ lượng cầu nên rủi ro cạnh tranh đầu ra với các doanh nghiệp kinh doanh đường khác là hầu như không có.

Tuy nhiên vấn đề nan giải hiện nay làm đau đầu các nhà quản lý vĩ mô cũng như các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đường là đường Thái Lan nhập lậu ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Việt Nam.
5. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như thiên tai, hạn hán làm giảm nguồn cung cấp nguyên liệu mía cây, chiến tranh, dịch bệnh,...

PHẦN VII – PHỤ LỤC
1. Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phụ lục 2: Điều lệ công ty

3. Phụ lục 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2004

4. Phụ lục 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2005

5. Phụ lục 5: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2006.

6. Phụ lục 6: Các tài liệu khác
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